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phần i

tình hình sản xuất công nghiệp năm 2002

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ.TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VII) và Nghị quyết 31/2002/NQ.HĐND tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2002. Ngay từ đầu năm, Sở Công nghiệp xây dựng chương trình công tác năm 2002 nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất công nghiệp năm 2002. Trong năm 2002, ngành công nghiệp Đồng Nai đã phấn đấu đạt được kết quả như sau :
I. Kết quả thực hiện năm 2002

1. Theo thành phần kinh tê :

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước thực hiện năm 2002 đạt 24.027 tỷ đồng, tăng 16,39% so cùng kỳ và đạt 102,24% so với kế hoạch năm, cụ thể như sau :
 Đơn vị tính : tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch

năm 2002
	Thực hiện năm 2001
	Ước TH năm 2002
	So với kế hoạch (%)
	So TH năm 2001 (%)

	Tổng số
	23.500
	20.644
	24.027
	102,24
	116,39

	1- Quốc doanh TW
	4.500
	4.659
	4.750
	105,56
	101,95

	2- Quốc doanh ĐP
	1.500
	1.398
	1.608
	107,19
	115,00

	3. Khu vực ngoài QD
	3.300
	2.497
	3.457
	104,77
	138,48

	4. KV ĐT nước ngoài
	14.200
	12.090
	14.211 
	100,08
	117,55


Tình hình cụ thể ở các thành phần kinh tế như sau:

a. Công nghiệp quốc doanh TW:

Giá trị SXCN Công nghiệp Quốc doanh Trung ương đạt 4.750 tỷ đồng, tăng 1,95% so cùng kỳ và đạt 105,56% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu CNTW ước tính 40 triệu USD, xấp xỉ so cùng kỳ và đạt 100% so kế hoạch. Và kim ngạch nhập khẩu 30 triệu USD tăng 18% so cùng kỳ và đạt 111% so kế hoạch.

Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp quốc doanh TW nếu tính cả các doanh nghiệp năm nay cổ phần hóa (năm trước là DNNN ) để đảm bảo phạm vi so sánh (359 tỷ) thì các DNNN do TW quản lý năm nay tăng 9,66% so cùng kỳ.

Có 8/12 ngành công nghiệp cấp 2 tăng so cùng kỳ, 3 ngành công nghiệp sản xuất giảm và 1 ngành có mức sản xuất xấp xỉ.

Có 23/32 DN có mức sản xuất dự kiến tăng so cùng kỳ, 9 doanh nghiệp có mức sản xuất giảm chiếm 28% số doanh nghiệp.

Trong 8 ngành có mức dự kiến tăng đáng chú ý có một số ngành có mức tăng khá như sau:

+ Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (ngành 26) có 5 doanh nghiệp đạt mức tăng 23,9% chiếm tỷ trọng 11,1% về giá trị sản xuất của các doanh nghiệp TW. Nguyên nhân tăng chủ yếu là việc mở rộng và đầu tư của cty gạch men Thanh Thanh tăng 40,7%.

+ Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tăng 18,2% chiếm tỷ trọng 15,5%. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dây điện và các sản phầm thiết bị điện phục vụ cho như cầu phát triển lưới điện năm 2002 tăng lên. Cụ thể Xí Nghiệp Thành Mỹ tăng 16,3%, XN dây đồng Long Biên tăng 25%, cty thiết bị điện tăng 10,7%. Ngoài ra còn có nguyên nhân của việc đầu tư đổi mới công nghệ những năm trước đây và tìm kiếm thị trường xuất khẩu của xí nghiệp Ac quy Đồng Nai đã làm tăng sản lượng 23,1%.

+ Ngành công nghiệp hóa chất tăng 11,4% chiếm trên 10,5% tỷ trọng. Nguyên nhân là do các sản phẩm hoá chất có mức độ tiêu thụ khá như nhà máy hóa chất Biên Hòa tăng 13,7%, hóa chất Đồng Nai tăng gấp 7 lần năm trước (tuy nhiên số tuyệt đối không lớn). Việc tiêu thụ sản phẩm phân lân đã có khá hơn năm trước. Dự kiến tăng 52%.

+ Ngoài ra còn các ngành khác cũng có tốc độ tăng như sản xuất gỗ tăng 17,2%, công nghiệp nhựa tăng 7%, công nghiệp sản xuất thép xây dựng tăng 3,6%.

Bên cạnh các ngành có mức sản xuất tăng còn có 3 ngành có mức sản xuất giảm đáng chú ý là ngành công nghiệp sản xuất điện giảm 10,7% nguyên nhân là do được chỉ định phát giảm. Ngành công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị giảm 4,7%, ngành công nghiệp dệt giảm 8,3%. Nguyên nhân là sức mua trên thị trường nội địa giảm, không có hợp đồng tiêu thụ (Cty Len Biên Hòa).

Tình hình  đầu tư mở rộng và đổi mới công nghệ :

- Xí nghiệp hơi kỹ nghệ đầu tư 23 tỷ đồng để tăng công suất lên 350 m3/giờ sản phẩm ô-xy, công trình đã hoàn thành năm 2001 và đang phát huy hiệu quả.

- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa đầu tư mở rộng phân xưởng sản xuất xút từ 10.000 m3/năm lên 15.000 m3/năm, dự kiến quý 3/2002 sẽ đi vào hoạt động vốn đầu tư tư 34 tỷ.

- Hai công ty Giấy Tân Mai, Giấy Đồng Nai đang vận hành 2 phân xưởng sản xuất bột giấy và xeo giấy với vốn đầu tư của Nhà máy Giấy Tân Mai là 170 tỷ đồng, công ty đã chủ động được nguyên liệu cho sản xuất. Tuy nhiên giai đoạn đầu chưa phát huy hết công suất.

- Công ty Gạch men Thanh Thanh đưa vào vận hành phân xưởng Gạch Granit từ cuối năm 2001, quí I/2002 đang chạy thử và sản lượng dự kiến đạt 170 ngàn m2.

- Nhà máy phân lân Long Thành đầu tư 18 tỷ đồng để nâng công suất 200.000 tấn/năm, dự kiến hết quí IV/2002 sẽ đưa vào hoạt động.

- Công ty Vinappro trong 2 năm 2002-2003 dự kiến đầu tư 2 triệu USD đầu tư mở rộng và đầu tư nâng cao chất lượng các loại máy phục vụ nông nghiệp đưa công suất tăng 30% so với hiện tại. Năm 2002 thực hiện khoảng 7 tỷ đồng tiền Việt Nam.

- Công ty Cát và kính xây dựng sau khi giải thể đã trở thành doanh nghiệp có hạch toán phụ thuộc vào Công ty xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng thuộc bộ xây dựng đã đầu tư 29 tỷ sản xuất xi măng trắng công suất 60.000 tấn năm dự kiến cuối năm nay đi vào hoạt động.

b. Công nghiệp quốc doanh địa phương :

Ước thực hiện năm 2002, giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực công nghiệp QDĐP đạt 1.608 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 107,19% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu các doanh nghiệp địa phương (QD & NQD) ước tính 126 triệu USD, xấp xỉ cùng kỳ và đạt 84,85% so kế hoạch. Và nhập khẩu 82 triệu USD giảm 23% so cùng kỳ và đạt 77% so kế hoạch.

Có 10/14 ngành có mức sản xuất dự kiến tăng so cùng kỳ, 4 ngành có mức dự kiến giảm.
Có 16/26 doanh nghiệp có mức dự kiến tăng, 10 doanh nghiệp có mức dự kiến giảm nếu không loại trừ các doanh nghiệp cổ phần hóa thì các doanh nghiệp địa phương tăng 16%. So với các thành phần khác thì các doanh nghiệp quốc doanh địa phương có mức vượt kế hoạch cao nhất 7,2%.

Trong 10 ngành công nghiệp sản xuất tăng chú ý một số ngành lớn sau:

+Công nghiệp sản xuất thuốc lá tăng 18,1%, ước cả năm dự kiến đạt trên 300 triệu bao. Nguyên nhân do thị trường tiêu thụ trong nước khá tốt. Ngành này chiếm tỷ trọng cao nhất trong các doanh nghiệp quốc doanh địa phương (43,6%)

+ Ngành công nghiệp may tăng 18,5%, trong đó Cty May Đồng Tiến tăng 32,9% nguyên nhân do ngành công nghiệp may năm nay có thị trường xuất khẩu tuy nhiên do những khó khăn chủ quan Cty May Công nghiệp giảm 3,7% và đơn giá gia công năm nay giảm từ 3,5USD xuống còn 2,3USD cho 1 sản phẩm jacket xuất sang thị trường Mỹ (theo b/cáo của Cty may Đồng Tiến).

+ Ngành công nghiệp khai thác mỏ (đất, đá, cát) tăng 13,1% trong đó: Cty khai thác đá Đồng Nai tăng 68,5%, Cty sản xuất vật liệu Biên Hòa tăng 11,3% nguyên nhân là nhu cầu năm nay tăng

+ Ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp xe máy năm nay đạt sản lượng trên 20.000 cái tuy nhiên chỉ sản xuất được 6 tháng đầu năm hiện nay đang ngưng sản xuất để chờ chủ trương mới. So với cùng kỳ tăng gấp 4 lần.

+ Ngành công nghiệp khai thác nước dự kiến tăng cả năm 17% nguyên nhân do việc đầu tư mở rộng hệ thống phân phối để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân tuy nhiên nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp ở các khu công nghiệp vẫn còn thấp, nhà máy nước Nhơn Trạch công suất thiết kế 10.000m3/ngày nhưng đến nay cũng chỉ đạt công suất trên 20%, nhà máy nước Long Bình công suất 30.000m3/ngày nhưng chỉ đạt 70% công suất thiết kế. Nguyên nhân do giá nước còn cao không tiện lợi bằng giếng khoan do các doanh nghiệp đầu tư. 

Bên cạnh đó có một số ngành giảm như ngành công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm đồ uống (-2.4%) đây là ngành có tỷ trọng đứng thứ 2 sau thuốc lá (19%) nguyên nhân là do Cty đường Trị An năm nay đạt thấp chỉ bằng 30% so với cùng kỳ. Cty Chế biến thực phẩm xuất khẩu DONAFOOD (hạt điều) sản lượng năm nay sấp sỉ năm trước (100%), ngành công nghiệp gỗ giảm 4,1% công nghiệp in sản xuất giảm 33,3% nguyên nhân là do sản phẩm không cạnh tranh được.        

Tình hình  đầu tư mở rộng và đổi mới công nghệ :

- Công ty Khai thác cát Đồng Nai đang đầu tư Nhà máy ximăng tại Bửu Long, vốn đầu tư 12 tỷ có công suất 100.000 tấn/năm. Dự kiến hết qúi III/2002 sẽ chạy thử và đi vào hoạt động.

- Nhà máy gạch tuynel tại Long Thành vốn đầu tư 12 tỷ có công suất 15 triệu/viên/năm, dự kiến cuối qúi IV/2002 đi vào hoạt động.

- Công ty Khoáng sản Đồng Nai đưa vào sử dụng dây chuyền nghiền đá có công suất 100 m3/h tăng 2-3 lần năm trước
- Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu nông sản (DONAFOODS) đầu tư gần 15 tỷ đồng để nâng cấp nhà xưởng cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế (theo yêu cầu của khách hàng) đến nay công trình đã hoàn tất.
c. Công nghiệp ngoài quốc doanh :

Ước thực hiện năm 2002, giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực Công nghiệp ngoài QD đạt 3.457 tỷ đồng (giá CĐ 1994) tăng 38,48% so với cùng kỳ và đạt 104,77% KH năm. 
So với các thành phần kinh tế khác, khu vực công nghiệp kinh tế dân doanh ở Đồng Nai năm nay tiếp tục đạt được mức khá cao (cao hơn bình quân chung của cả tỉnh) là 38,5%. Nếu loại trừ các doanh nghiệp cổ phần hoá Nhà nước 374 tỷ thì chỉ còn tăng 23,5%

Trong đó : khu vực kinh tế hợp tác xã tăng 21%; khu vực doanh nghiệp tư nhân tăng 16,5%; khu vực kinh tế cá thể tăng 5,2%; khu vực kinh tế hỗn hợp tăng 49,9%.

Có 18/18 ngành công nghiệp cấp II đều có mức dự kiến tăng so cùng kỳ. Tình hình sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh có một số tình hình sau:

- Do nhu cầu sản xuất và xây dựng cơ bản năm nay tăng nên các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đều có mức tăng khá:

+ Ngành công nghiệp khai thác đá, cát, sỏi, đất tăng 42,1%.

+ Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tăng 18,5%

Điển hình một số doanh nghiệp sau: Công ty Kim Phong sản xuất gạch men tăng 25%, công ty King Minh sản xuất gạch men tăng 34%, công ty tấm lợp vật liệu xây dựng tăng 36,4%.

- Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống đang có xu hướng tăng mạnh, tăng 71% nguyên nhân là do Công ty đường Biên Hòa từ tháng 7/2002 đã chuyển sang cổ phần hóa. Mặt khác tình hình sản xuất thức ăn gia súc, chế biến hạt điều năm nay tăng khá:

+ Thức ăn gia súc: 260,3 ngàn tấn tăng 23,8 ngàn tấn so cùng kỳ (tăng 10,7%).

+ Đường cát 105,2 ngàn tấn tăng 38 ngàn tấn tăng 56,5% so với cùng kỳ (do công ty đường Biên Hòa cổ phần hoá)   

+ Hạt điều  đạt 800 tấn (hạt điều nhân) tăng 200 tấn (tăng 33%) so với cùng kỳ.

- Ngành công nghiệp gốm vẫn tiếp tục có xu hướng tăng khá cao do năm nay có nhiều hợp đồng được ký kết quả cụ thể một số doanh nghiệp sau:

+ Doanh nghiệp gốm Đồng Tâm gấp 2 lần cùng kỳ

+ Doanh nghiệp gốm Minh Đức tăng 18% cùng kỳ 

+ Doanh nghiệp gốm Thanh Long 76% so với cùng kỳ 

+ Doanh nghiệp gốm Song Tiến tăng 30% so vớ cùng kỳ.

- Các doanh nghiệp cổ phần hoá (12 doanh nghiệp) tiếp tục có chiều hướng tăng khá cao. Dự kiến tăng 54,8% so cùng kỳ nếu loại trừ các doanh nghiệp năm nay cổ phần hóa thì các doanh nghiệp này tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính là do có 3 doanh nghiệp cổ phần hoá là: Công ty May Đồng Nai, Công ty cổ phần Điện cơ, Công ty cổ phần Nam Hải.... còn lại các doanh nghiệp khác cũng có xu hướng phát triển tốt như công ty cáp và vật liệu viễn thông gấp trên 2 lần cùng kỳ, Công ty gốm Việt Thành 33,8%, Công ty CP tấm lợp  Đồng Nai 36,4%...

Tuy nhiên do công nghệ và sức cạnh tranh ngày càng cao do vậy khu vực kinh tế cá thể (hộ gia đình) đang gặp nhiều khó khăn. Mặt khác do nguồn nguyên liệu nhất là nông sản đã chuyển vào các nhà máy nhất là các doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp có vốn ĐTNN do vậy số lao động thủ công như: chế biến tinh bột đã giảm nhiều, hiện nay có hàng 100 cơ sở các phường Hố Nai 1, Bình Minh huyện Thống Nhất chuyên chế biến tinh bột đã ngừng sản xuất.

Tình hình cấp phép đăng ký kinh doanh: 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư khả năng năm nay cấp được 180 giấy phép, vốn đăng ký 420 tỷ tăng 14% về số giấy phép và tăng 13,5% vốn đăng ký. Số dự án xin tăng vốn 83 tỷ gấp trên 2 lần năm trước.

Tình hình đầu tư và mở rộng sản xuất: 

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Đồng Nai năm 2002 các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cho vay trung và dài hạn ở các thành phần kinh tế ước tính 1.407,6 tỷ đồng tăng 27,4%. Số dư nợ đến 31/12/2002 là 2764 tỷ tăng so thời điểm này cùng kỳ 42,9%. T/ đó ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 56% tương đương 788 tỷ. Trong đó các DNNN chiếm 20% tương ứng 157 tỷ, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 26% tương đương 204 tỷ, các doanh nghiệp dân doanh 20,8%, tương ứng 164 tỷ. Ngoài ra các doanh nghiệp bằng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn khác  đã đầu tư hàng trăm tỷ cho đầu tư mở rộng đổi mới công  nghệ.

d. Công nghiệp có vốn ĐTNN :

Ước thực hiện năm 2002 Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14.211 tỷ đồng (giá CĐ 1994) tăng 17,55% so với cùng kỳ và đạt 100,08% KH năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1401 triệu USD, giảm 1,5% so cùng kỳ và đạt 84,65% so kế hoạch năm 2002. Kim ngạch nhập khẩu 1.538 triệu USD, giảm 1,8% so cùng kỳ và đạt 96,13% so kế hoạch năm.

Hiện nay có khoảng 204 dự án thuộc ngành công nghiệp đang hoạt động, có 18/19 ngành công nghiệp cấp 2 có mức sản xuất tăng so với cùng kỳ và một ngành có mức sản xuất giảm, có 143 doanh nghiệp có mức sản xuất tăng và 25 doanh nghiệp có mức sản xuất giảm so với cùng kỳ số doanh nghiệp còn lại là các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động và các doanh nghiệp năm ngoài chưa thu thập được số liệu. Qua nắm tình hình chung thì các doanh nghiệp khu vực này trong tháng 11 và tháng cuối năm tình hình sản xuất vẫn giữ được mức độ ổn định và có xu hướng tăng. Một số ngành vẫn có lợi thế về thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước phát triển khá như ngành chế biến thực phẩm và đồ uống (mà chủ yếu là các sản phẩm thức ăn gia súc, bột ngọt, cà phê, bánh kẹo), ngành công nghiệp may mặc, ngành công nghiệp giày da, ngành công nghiệp lắp ráp xe máy, ôtô, công nghiệp hóa chất. Chính các ngành lớn này tăng khá đã làm cho giá trị công nghiệp ở khu vực này tiếp tục tăng vào các tháng cuối năm. 

Tổng hợp 43 doanh nghiệp có tỷ trọng công nghiệp chiếm trên 80% (4 tháng 2002 đạt 99,7% so với cùng kỳ; 5 tháng 2002 đạt 102,9% so với cùng kỳ; 6 tháng 2002 đạt 103,9% so với cùng kỳ, 7 tháng 2002 đạt 105,2% so với cùng kỳ, 8 tháng 2002 đạt 106,4%, 9 tháng 2002 đạt 7,9% so với cùng kỳ, dự kiến 10 tháng tính toán lại tốc độ một số doanh nghiệp tăng của công ty Nestlé, công ty Pouchen thì khả năng 44 doanh nghiệp có tỷ trọng công nghiệp lớn sẽ tăng trên 10% so với cùng kỳ) có xu hướng tăng lên ở các tháng cuối năm. Việc sản xuất và tiêu thụ ở các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm nay đang đi dần vào ổn định và có thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa khá tốt. Dự kiến cả năm, các doanh nghiệp này tạo ra trên 873 tỷ đồng GTSX (theo giá CĐ 94). Tốc độ tăng chung là 17,5% thì số mới đi vào hoạt động này làm tăng 7,2%, số doanh nghiệp cũ 10,3%. Tuy nhiên có một số ngành như công nghiệp điện, điện tử vẫn chưa có dấu hiệu khả quan điển hình là công ty Fujitsu 9 tháng năm nay doanh thu đạt chỉ bằng 52,5% so với cùng kỳ, chính sự sụt giảm ở công ty này đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của cả khu vực. Sau đây là tình hình sản xuất ở các ngành kinh tế cấp 2 chủ yếu thuộc khu vực này :

- Ngành 15 (sản xuất thực phẩm và đồ uống): Dự ước năm 2002 giá trị SX của ngành này đạt  3.093,2 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Đây là ngành có tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị sản lượng của khu vực này (chiếm 23,7%), nguyên nhân ngành công nghiệp này có tốc độ tăng khá là do tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm như : thức ăn gia súc các loại (tăng 19,4%), bột ngọt (tăng 16,3%), nước giải khát, nestcafé, bánh kẹo... có thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước khá ổn định. 

- Ngành 17 (dệt): Dự ước năm 2002 giá trị SX của ngành này đạt 1.926,7 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 19,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là công ty sợi Tainan, công ty Choong Nam và công ty Hualon có mức sản xuất tăng vào các tháng cuối năm, đồng thời có các công ty như : Hằng Sinh, Trunet, Liên Minh Vina mới đi vào hoạt động.

- Ngành 18 (sản xuất trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú): Dự ước năm 2002 giá trị SX của ngành này đạt 376,3 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 21,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do tình hình gia công may mặc xuất khẩu vào các tháng cuối năm có khá hơn, đồng thời có một số công ty mới đi vào hoạt động như Phát thương 1, Namyang.

 - Ngành 19 (thuộc, sơ chế da; SX vali, túi xách, yên đệm và giày dép): Dự ước năm 2002 giá trị SX của ngành này đạt 2.111,4 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 24% so với cùng kỳ, đây là ngành lớn thứ hai (chiếm 14,8% trong tổng giá trị sản lượng cả khu vực). Nguyên nhân tăng chính là do tập đoàn Nike giao mức gia công cho các công ty thuộc ngành này trong năm nay tăng và ổn định hơn so với cùng kỳ.

- Ngành 24 (sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất) : Dự ước năm 2002 giá trị SX của ngành này đạt 1.476,7 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 21,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng khá so với cùng kỳ là do nhu cầu của các sản phẩm từ hóa chất của thị trường trong nước có xu hướng tăng như : thuốc chữa bệnh, sơn hóa học và các hóa chất phụ gia dùng trong công nghiệp tăng cao.

- Ngành 26 (sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác) : Dự ước năm 2002 giá trị SX của ngành này đạt 421,5 tỷ đồng tăng 71,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ là do nhu cầu về các sản phẩm dùng cho ngành xây dựng như gạch men, bê tông tươi, gốm sứ các loại... , đồng thời có các công ty mới đi vào hoạt động như : công ty Vĩ Đạt, công ty Gốm sứ Toàn quốc, công ty gạch men Changyih.

- Ngành 30 (sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính) : Dự ước năm 2002  giá trị SX của ngành này đạt 654,7 tỷ đồng (giá CĐ 94), giảm 30,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm là do tình hình sản xuất của công ty Fujitsu vẫn chưa có dấu hiệu khả quan do cạnh tranh khá gay gắt với các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc và các dòng sản phẩm mới của công ty còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và thăm dò  khách hàng.

- Ngành 31 (sản xuất máy móc và thiết bị điện chưa được phân vào đâu) : Dự ước năm 2002 giá trị SX của ngành này đạt 792 tỷ đồng (giá CĐ 94) tăng 25,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do công ty Mabuchi và công ty Điện tử Việt Tường vào các tháng cuối năm nay có hợp đồng gia công khá hơn và các công ty như Clipsal, Dây đồng CFT đều đạt mức sản xuất tăng so với cùng kỳ.

- Ngành 35 (sản xuất phương tiện vận tải khác) : Dự ước năm 2002 giá trị SX của ngành này đạt 702,3 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 12,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do nhu cầu của các sản phẩm linh kiện và phụ tùng xe máy tăng và sản lượng xe máy của 2 công ty VMEP và Suzuki đều có mức tăng và một nguyên nhân khác là do sau thời gian sử dụng đến nay thì thị hiếu người tiêu dùng đã giảm đối với xe Honda do Trung Quốc sản xuất vì chất lượng không đảm bảo. Trong khi đó các doanh nghiệp sản xuất xe máy Việt Nam đã chứng minh chất lượng của mình, cụ thể là tăng tỉ lệ nội địa hóa từ 50% lên đến 70-%, do đó đã chiếm lĩnh được thị trường xe máy tại Việt Nam../.

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 228 dự án đã đi vào hoạt động, trong đó có 204 dự án thuộc ngành công nghiệp chiếm 89% so với tổng số dự án hoạt động. Trong năm 2002 có thêm 10 doanh nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh : Công ty Trunet, Syngenta, MagX-VN, Phát Thương, Gốm sứ Toàn Quốc, East Hope, K&P, Ceramex trang trí, Yushin, World Vina và có 12 doanh nghiệp khởi công xây dựng : Formosa E-T, NamYang Intre, Aureole BCD, Thuốc lá BAT-Vinantaba, Kwaseung, Hoá dầu AP, World Mulsan, Chien VN, Sanlim Furniture, Jco, Sơn Nhất phẩm, Piing Heh.
2.  Kết quả theo ngành:

Tình hình sản xuất CN trên địa bàn Đồng Nai năm 2002 của một số ngành như sau :


ĐVT: Triệu đồng

	Nhóm ngành công nghiệp
	Ước năm 2002
	Chính thức 2001
	So sánh (% )

	
	
	
	

	Tổng  số :
	24.026,8
	20.643,7
	116,4

	CN chế biến nông sản, thực phẩm (15+16)
	6.174,0
	5.113,0
	120,8

	CN khai khoáng và SX VLXD (14+26)
	2.134.1
	1.606,7
	132,8

	CN dệt, may, giày dép (17+18+19)
	4.858,3
	4.040,6
	120,2

	Công nghiệp sản xuất Giấy (21)
	959
	872,2
	110,0

	Công nghiệp  hoá chất (24)
	2.135,7
	1.809,3
	118,0

	Công nghiệp cao su và plastic (25)
	1.170,6
	1.001,8
	116,8

	Công nghiệp xuất bản, in (22)
	8,5
	9,0
	94,9

	Công nghiệp gỗ, tre (20+36)
	572,4
	465,1
	123,1

	Công nghiệp điện nước (40+41)
	1.037,0
	1112,7
	93,2

	CN cơ khí - luyện kim (27+28+29+34+35)
	2.254,5
	1.940,1
	116,2

	CN  máy móc thiết bị điện tử (30+31+32)
	2.722,8
	2.673,2
	101,9


Trong 23 ngành công nghiệp cấp II dự kiến có mức tăng như sau :

+ Có 11/23 ngành có mức tăng trên mức bình quân chung 16,39%. Thấp nhất trong nhóm này là ngành công nghiệp cao su - plastic tăng 16,8% và cao nhất là ngành công nghiệp khai khoáng và sản xuất VLXD tăng 32,8%.
+ Có 9 ngành công nghiệp cấp II sản xuất xấp xỉ và tăng dưới 16,39% so cùng kỳ. Thấp nhất trong nhóm này là nhóm ngành công nghiệp điện tử – viễn thông chỉ tăng 1,9%. Ngành công nghiệp này tăng thấp nhất là do Công ty máy tính Fujitsu chưa có dấu hiệu khả quan, dự kiến sản lượng năm 2002  chỉ khoảng trên 70% so cùng kỳ năm trước. Và cao nhất là nhóm ngành công nghiệp cơ khí và luyện kim tăng 14%.

+ Có 3 ngành công nghiệp sản xuất giảm đó là ngành công nghiệp sản xuất điện và nước giảm 6,8% so cùng kỳ, nguyên nhân là do lượng nước vào mùa khô năm nay, giảm chỉ tiêu phân bổ, giảm hơn các năm trước. Ngành công nghiệp in xuất bản giảm 5,1% so cùng kỳ năm trước.

3. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển khu công nghiệp.

Trong năm 2002 cấp mới 93 giấy phép đầu tư với vốn đăng ký 256 triệu USD. Tính đến hết 2002, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 406 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư trên giấy phép là 5,45 tỷ USD. Trong đó ngành công nghiệp có 360 dự án với vốn đầu tư đăng ký là 5,123 tỷ USD.

Vốn đầu tư thực hiện năm 2002 ước tính là 260 triệu USD, nâng tổng số vốn thực hiện ước tính đến cuối 2002 là 2.600 triệu USD.

Tổng cộng diện tích đất đã cho thuê  trong 10 KCN là 1.185 ha đạt 61% diện tích đất dành cho thuê.

Chuẩn bị phát triển thêm một số KCN : Tỉnh đã giới thiệu đất cho một số doanh nghiệp lập thủ tục đầu tư phát triển một số KCN, cụm công nghiệp mới như : Công ty Tín Nghĩa mở rộng KCN NHơn Trạch 3 và đầu tư KCN Tam Phước; Công ty AMAT đầu tư giai đoạn 2 KCN AMATA; Công ty Sonadezi đầu tư KCN An Phước 2 (nay đổi tên là KCN Long Thành); Công ty TNHH MInh Hiệp đầu tư KCN An Phước 1 (nay đổi tên là KCN An Phước); Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và KCN – Bộ Xây dựng đầu tư 300 ha KCN Nhơn Trạch 5; Tổng Công ty Dệt may Việt Nam đầu tư cụm CN dệt may 200 ha trong KCN Nhơn Trạch 5 và các doanh nghiệp lập thủ tục đầu tư KCN Nhơn Trạch 6 như : XN tư doanh XD Phương Đông 100ha, Công ty XD công nghiệp nhẹ số 2 – Bộ Công nghiệp 200ha, Công ty xây lắp Thương mại 2 – Bộ Thương mại 100 ha, Công ty TNHH Đỉnh Vàng 40ha...

4. Tình hình thực hiện của các doanh nghiệp thuộc Sở

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2002 đã xây dựng và thông qua các ngành, Dự kiến trong năm 2002 các doanh nghiệp thuộc Sở CN sản xuất đạt 422 tỷ đồng (giá CĐ94), đạt 119% kế hoạch năm, tăng 7,65% so cùng kỳ. Tình hình cụ thể các doanh nghiệp như sau:

- Nhà máy Cơ khí Đồng Nai.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 10 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ và đạt 100% so kế hoạch.

+ Triển khai dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2000 với tổng vốn đầu tư là 2.454 triệu đồng. Trong năm 2002, nhà máy đã đầu tư 323 triệu đồng nhằm tăng năng lực sản xuất phục vụ cho việc gia công các trục thiết bị ly tâm tách nước, ly tâm tách bã cho các dây chuyền chế biến tinh bột khoai mỳ.
+ Đã xây dựng phương án cổ phần hóa và trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến hoàn tất cổ phần hóa trong năm 2002.

- Công ty CP điện cơ Đồng Nai:

Đã chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 20/12/2001. Sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 26,66 tỷ đồng, tăng 35% so cùng kỳ và đạt 74% so kế hoạch năm.

+ Đã xác định lại phương án đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ với tổng vốn đầu tư 6,55 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn tất dự án đầu tư trong năm 2002.

 - Nhà máy bao bì Biên Hòa:

+ Sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 63,62 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ và đạt 122% so kế hoạch năm.

+ Về đầu tư đổi mới công nghệ: nhà máy đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy dán tự động cho sản xuất hộp giấy cao cấp. VĐT là 300 triệu đồng, CS 7000Sp/ca. Đáp ứng yêu cầu bao bì cao cấp in offset và mang lại hiệu quả kinh tế, giảm bớt lao động thủ công, tăng suất, giảm hao hụt vật tư.

+ Về công tác cổ phần hóa: Nhà máy đã hoàn tất phương án CPH trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến đầu năm 2003 chuyển thành công ty cổ phần.

- Công ty CP Nam Hải:

+ Sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 1210 triệu đồng, giảm 4,6% so cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch năm.

+ Xí nghiệp đã được giao cho tập thể CBCNV theo qui định tại nghị định 103/CP của Chính phủ từ ngày 8/5/2002.

- Công ty Cao su công nghiệp:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 8,9 tỷ đồng, giảm 6% so cùng kỳ và đạt 104% so kế hoạch năm.

+ Công ty đã đầu tư 1,34 tỷ đồng nâng cấp MMTB  và phương tiện vận tải phục vụ cho sản xuất, nâng công suất từ 900 tấn mủ lên 1000 tấn năm 2002 và chất lượng mủ cao su loại I đạt trên 90%.

+ Đầu tư vườn cây già bằng cây giống mới có năng suất cao hơn. Trong năm đưa vào khai thác mới 127 ha, do đó năng suất và sản lượng tăng 34,5% so với năm 2001.
- Công ty Cao su màu:

+ Do tình hình chung của ngành nên sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 54,4 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ và đạt 100% so kế hoạch năm.

- Công ty THCB gỗ Tân Mai:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 25,34 tỷ đồng, giảm 5,6% so cùng kỳ và đạt 112% kế hoạch năm.

+ Công ty đã đầu tư XDCB 1,6 tỷ đồng trong đó xây dựng 1,1 tỷ và MMTB là 0,5 tỷ.

- Công ty May Công nghiệp:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 10,44 tỷ đồng, tăng 4,4% so cùng kỳ và đạt 80% so kế hoạch năm.

+ Về cổ phần hóa : Công ty đã thành lập Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của công ty. Xác định giá trị doanh nghiệp trình UBND tỉnh và các ngành. Đồng thời công ty tiếp tục vận động CBCNV hưởng ứng mua cổ phần.

+ Trong năm công ty đã đầu tư 633 triệu đồng mua MMTB gồm : 50 máy cắt chỉ tự động của Nhật để tập trung sản xuất hàng thị trường Mỹ, 01 máy ép sympatex của Đức để may áo gió đi tuyết và thị trường EU , 04 máy cuốn sóng quần jean cho thị trường Mỹ...

- Công ty Đông Nam:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 76,59 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ và đạt 200% kế hoạch năm.

+ Triển khai dự án đầu tư 200 xe buýt với vốn đầu tư 35,8 tỷ đồng và đưa vào hoạt động đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai. 

- Công ty Khoáng sản Đồng Nai:

+ Tình hình tiêu thụ sản phẩm so cùng kỳ có nhiều chuyển biến tốt nên sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 7,67 tỷ đồng, tăng 25,7% so cùng kỳ và đạt 123% kế hoạch năm.

+ Trong năm công ty đã đầu tư 8,17 tỷ đồng trang bị MMTB gồm :

- Lắp đặt hệ thống máy nghiền sàng PDSU200 CS 100 m3/h của Nga và các thiết bị phụ trợ, phục vụ kèm theo trị giá 5,51 tỷ đồng, nâng công suất  khai thác mỏ đá Soklu lên 100.000-120.000m3/năm.

- Đầu tư hệ thông nghiền bột đó từ nguyên liệu đá granite Núi Le với tổng vốn đầu tư 1,393 tỷ đồng phụ vụ cho nhu cầu sản xuất gạch ceramic, gạch granite, gạch bloc... và XDCB khác.

- Công ty CP gốm Việt Thành:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 12 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ và đạt 104% kế hoạch năm.

+ Trong năm công ty đã đầu tư 6,4 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm kỹ thuật dịch vụ gốm sứ đã đưa vào hoạt động từ tháng 5/2002 và thực hiện các công trình XDCB khác.

- Công ty CP sơn Đồng Nai:

+ Sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 119 tỷ đồng, xấp xỉ so cùng kỳ và đạt 126% so kế hoạch năm.

+ Công ty đã đầu tư 1,4 đồng để trang bị bổ sung máy móc thiết bị sản xuất  nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất. 

- Công ty May Đồng Thịnh:

+ Sản xuất công nghiệp năm 2002 ước đạt 6,37 tỷ đồng, tăng 51% so cùng kỳ và đạt 133% so kế hoạch năm.

+ Công ty đã đầu tư 3,6 tỷ đồng đầu tư chiều sâu, trong đó 1,1 tỷ nhà xưởng và 2,5 tỷ MMTB gồm : 4 chuyền may quần tây cao cấp, hệ thống cấp hơi trung tâm sử dụng dầu FO thay thế nồi hơi đốt bằng điện để giảm chi phí sản xuất. Và đầu tư hệ thống làm mát cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

 ii. công tác quản lý nhà nước

1. Chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

a. Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp:  

Sở Công nghiệp đã phối hợp với Công ty Vikyno thực hiện các biện pháp cơ giới hóa nông nghiệp : Đã làm việc với 7 huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Thành, Long Khánh và Vĩnh Cửu chọn điểm để đầu tư máy nông nghiệp của Công ty Vikyno từ nguồn vốn cho vay không lấy lãi của công ty với vốn đầu tư 100 triệu đồng/mỗi huyện. Đến nay đã ký hợp đồng bán máy trả chậm không lấy lãi cho 5 HTX hoặc dự án điểm ở các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Thành, Tân Phú với tổng giá trị là 240 triệu đồng. Ngoài ra còn bán với hình thức lấy lãi, bán trả tiền mặt như sau : 485 máy, thiết bị nông nghiệp (máy nổ, máy xay xát, bơm nước, máy phát điện, máy gặt, bơm thổi Ô-xy...) với tổng trị giá 1,855 tỷ VNĐ.

Công ty Vinappro tiếp tục thực hiện bán trả chậm cho nông dân theo chương trình vay vốn ưu đãi của tỉnh. Công ty đã bán được 488 máy và thiết bị nông nghiệp như máy nổ, máy xay xát, bơm nước...; 630 cặp rulô cao su máy xay xát. Tổng trị giá là 3,1 tỷ đồng.

Phối hợp với Trung tâm khuyến nông- Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo và trình diễn kỹ thuật máy cắt lúa cầm tay tại HTX nông nghiệp Gò Me (Biên Hòa) được bà con nông dân đón nhận và đặt mua.

b. Chương trình công nghiệp chế biến

Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm giá trị SXCN năm 2002 đạt 6.174 tỷ đồng, tăng 20,75% so cùng kỳ và chiếm 26% giá trị  trong cơ cấu ngành công nghiệp. Một số sản phẩm chế biến nông sản tăng khá như thức ăn gia súc, bột ngọt, nước giải khát các loại, bánh kẹo... Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc đã thay đổi cơ cấu sản phẩm (thức ăn cho thủy sản) và mở rộng thị trường các tỉnh miền Trung.

Tiếp tục triển khai chương trình công nghiệp chế biến, Sở Công nghiệp đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tiến hành khảo sát tại một số doanh nghiệp chế biến như Công ty Interfood, Công ty Donafoods, Công ty xuất nhập khẩu ngũ cốc và các huyện Định Quán, Long Khánh.  Kết quả khảo sát Sở Công nghiệp đã báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh.

Về tình hình đầu tư chiều sâu của ngành công nghiệp chế biến nông sản trong năm 2002:

Công ty Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Đồng Nai (Donafoods) trong năm 2002 đã đầu tư 10 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất đạt yêu cầu GMP và đầu tư máy móc thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu để sản xuất các sản phẩm cao cấp từ nhân điều và nguồn trái cây dồi dào của tỉnh nhằm tăng khả năng cạnh tranh và xuất khẩu nông sản chế biến. Đồng thời đầu tư mở rộng các cơ sở chế biến hạt điều tại các vùng nguyên liệu.

c. Chương trình điện khí hóa

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Điện lực Đồng xây dựng kế hoạch phát triển lưới điện trong năm 2002 trên địa bàn. Đầu tháng 112002 Công ty Điện lực Đồng Nai đã hoàn tất việc việc phê duyệt các Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán 11 dự án xây dựng điện trên địa bàn 8 huyện và TP. Biên Hòa với khối lượng như :

- Đường dây trung thế dài : 203,23 Km .

- Tổng dung lượng trạm biến áp 22/0,4KV là 11.110 KVA
Ngoài nguồn vốn vay của tỉnh Công ty Điện lực Đồng Nai còn thực hiện chương trình điện khí hoá nông thôn bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB); bắt đầu triển khai từ tháng 04/2001 gồm 6 xã với khối lượng cải tạo là 1,2 KM trung thế, xây dựng mới 68 Km trung thế, lắp đặt 81 trạm biến áp với tổng dung lượng là 2.725 KVA và 122 Km đường dây hạ thế, tổng kinh phí đầu tư là 16 tỷ đồng. Đến nay đã đóng điện được 3 công trình thuộc các xã Tam Phước (Long Thành), Phước Khánh ( Nhơn Trạch ), Xã lộ 25 (Thống Nhất ); 2 xã Xuân Trường và Phú Ngọc đã thi công hoàn tất nhưng hiện nay chưa thi công đóng điện được do còn vướng phần phát quang, đền bù giải tỏa; xã Phú Thịnh hiện nay nhà thầu đang chuẩn bị hoàn tất (tiến độ chậm do lổ trụ gặp đá phải thực hiện bằng thủ công ).

Riêng 2 xã bổ sung đợt 2 là Ngọc Định ( Định Quán ) và Xuân Thiện (Long Khánh) đến nay Công ty Điện lực 2 đang thẩm định phê duyệt hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công

Ngoài ra Công ty Điện lực Đồng Nai còn đầu tư từ nguồn vốn khấu hao cơ bản để cải tạo, tăng khả năng cấp điện và xoá điện kế tổng :

- 8 hạng mục cải tạo và nâng cấp lưới điện với kinh phí 13 tỷ đồng , đến nay đã hoàn tất 3 hạng mục , 4 hạng mục đang thi công và 1 hạng mục đang chuẩn bị đấu thầu.

- 7 công trình xoá điện kế tổng với khối lượng 19 Km đường dây trung thế , 113 km hạ thế và dung lượng trạm biến áp là 5.975 KVA với kinh phí 13 tỷ đồng . Đến nay đã hoàn tất đóng điện được 5 hạng mục còn lại 2 hạng mục là xã Đông Hòa ( Thống Nhất ) và Tân Hạnh ( TP.Biên Hòa ) đang triển khai thi công. 

Công ty Điện lực Đồng Nai còn thực hiện dự án cải tạo lưới điện TP. Biên Hòa , bao gồm 7 gói thầu đến nay đã thực hiện được khoảng 30% khối lượng do còn một số vướng mắc như một số chủ sử dụng đất ( Nhà Nước và tư nhân ) chưa chịu nhận tiền đền bù , chưa giao đất cho đơn vị thi công.

Tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn đã được phê duyệt. Trong năm 2002, Sở Công nghiệp đã thẩm định 220 công trình điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng. Trong đó đường dây trung thế 1 pha có chiều dài là 5,47 km; đường dây trung thế 3 pha có chiều dài là 14,31km tổng dung lượng TBA là 16.030 KVA; đường dây hạ thế 1 pha là 74,68 km ; đường dây hạ thế 3 pha là 66,83 km và hệ thống chiếu sáng có chiều dài 84,86 km. Tổng vốn là 58.777 tỷ đồng, trong đó ngân sách 33,66 tỷ đồng ( bao gồm ngân sách tỉnh + ngân sách địa phương ) , huy động trong nhân dân 9,012 tỷ đồng và các nguồn vốn khác 16,096 tỷ đồng. Nâng tổng số hộ nông thôn có điện sử dụng là 245.048 hộ ( đạt tỷ lệ 76%) và tổng số hộ có điện trên toàn tỉnh ước đến 31/12/2002 là 340.640 hộ, đạt tỷ lệ 85,16%.

2. Kết quả thực hiện các đề tài khoa học và các chương trình quy hoạch phát triển.

- Hoàn thành xây dựng Đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp Điện - Điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001-2005.

- Hoàn chỉnh xây dựng đề án Lộ trình tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) đối với những sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và triển khai đề tài tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho công tác quản lý điều hành của Sở.

- Xây dựng đề cương nghiên cứu đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Lập đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của Sở, trong đó trang Website của Sở đã bước đầu phát huy tác dụng cung cấp thông tin, tư vấn giải đáp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
3. Công tác kế hoạch và quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh

- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2000 của Sở.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch và báo các tình hình thực hiện theo định kỳ.

- Lập báo cáo định kỳ tháng quý năm về tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

- Khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp chế biến nông sản theo chương trình phát triển công nghiệp chế biến nông sản giai đoạn 2001-2005.

- Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

- Xây dựng các chương trình hành động thực hiện  Chương trình 31/TU ngày 1/7/2002 thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về đẩy nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn thời kỳ 2001-2010. 

- Xây dựng chương trình hành động của ngành công nghiệp Đồng Nai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công nghiệp thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2002-2007.

- Phối hợp với Sở Địa chính thành lập bản đồ ATLAT điện tử về các chuyên đề ngành công nghiệp trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch 2003 thực hiện chương trình đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực doanh nghiệp nhà nước Đồng Nai nhằm thực hiện Chỉ thị 20/CT.CT-UBT ngày 15/7/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của 12 chương trình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng giai đoạn 2001-2005.

- Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết TW4 – khóa VII của Trung ương và Nghị quyết 31/NQ.TU của Tỉnh ủy về tình hình phát triển công nghiệp giai đoạn 1998-2002.

4. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

- Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý việc khai thác TNKS cát, đá, đất với các tỉnh Bình Dương và Tp Hồ Chí Minh. Đang trình UBND Tỉnh xem xét phê duyệt.

- Phối hợp cùng các ngành và Tp Biên Hòa xem xét, cân nhắc việc tham dò khai thác đá xây dựng ở phường Tân Vạn, phường Bửu Hòa. Đã trình UBND Tỉnh xem xét giải quyết. 

- Đã xin chủ trương UBND Tỉnh cho phép thăm dò ở độ sâu -40m để làm cơ sở cho việc nâng công suất khai thác mỏ đá Bình Hóa của Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

- Triển khai việc ký quỹ môi trường đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản. 

- Phối hợp cùng Văn phòng quản lý hoạt động khoáng sản Miền Nam tiến hành khảo sát các khu vực xin khai thác tận thu đợt 3 để trình Bộ Công nghiệp bàn giao

- Thông qua đề cương nghiên cứu quy trình công nghệ làm giàu kaolin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để phục vụ cho công nghiệp gốm sứ.

- Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh khoanh định các khu vực đã được quy hoạch là vùng khai thác TNKS nhưng có ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng

- Phối hợp cùng Sở Xây dựng và các ngành có liên quan hoạch định kế hoạch khai thác và sử dụng TNKS trên địa bàn Tp Biên Hòa và các huyện Long Thành, Thống Nhất, Vĩnh Cửu năm 2003 

- Tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến về trách nhiệm quản lý sau giấy phép đối với các hoạt động khai thác TNKS. Soạn thảo sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ huyện, TP, xã, phường trong lĩnh vực TNKS.

- Phối hợp cùng Văn phòng quản lý hoạt động khoáng sản Miền Nam tiến hành kiểm tra định kỳ các hoạt động khai thác TNKS trên địa bàn tỉnh năm 2002.

- Các hoạt động thanh, kiểm tra của Sở trong lĩnh vực TNKS trên địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Thống Nhất và Tp Biên Hòa. Đã báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo xử lý tại các văn bản 3825/UBT, 3826/UBT, 3827/UBT và 3828/UBT ngày 12/9/2002.

- Phối hợp với Sở Địa chính thành lập bản đồ ATLAT điện tử về mảng tài nguyên khoáng sản.

5. Công tác quản lý kỹ thuật.

- Khảo sát và xử lý tình hình  nhập khẩu phụ tùng xe gắn máy của các đơn vị sản xuất xe máy trên địa bàn theo chỉ thị của TT Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Công nghiệp kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy trên địa bàn theo tiêu chuẩn sản xuất lắp ráp xe gắn máy 2 bánh theo Quyết định 2074/QĐKH-ĐT ngày 23/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự tỉnh khảo sát tình hình năng lực sản xuất ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, điện trên địa bàn để có phương án huy động công nghiệp phục vụ quốc phòng theo chỉ thị của TT Chính phủ và UBND tỉnh.

- Đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học, đưa tiến bộ khoa học phục vụ sản xuất và đời sống giiiai đoạn 1996-2000 và kế hoạch 2001-2005.

- Phối hợp với Trung tâm II thực hiện kiểm tra thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại một số doanh nghiệp. Trong 11 tháng đã kiểm định 10 doanh nghiệp với 100 thiết bị ATCN và dụng cụ các loại (nồi hơi, bình áp lực, cẩu trục, đồng hồ áp lực các loại...). 

- Phối hợp cùng Trung Tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II mở lớp tập huấn về kỹ thuật an toàn CN cho hơn 80 cán bộ quả lý và công nhân sử dụng vận hành thiết bị an toàn của 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước, hầu hết đạt khá, giỏi.

- Thực hiện báo cáo hoạt động khoa học công nghệ môi trường năm 2002 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2003 của ngành công nghiệp.

6. Công tác quản lý điện năng

- Thụ lý hồ sơ 31 trường hợp vi phạm sử dụng điện, trong đó có 12 đơn xin cứu xét miễn giảm. Đã xử lý 30 trường hợp và chờ ý kiến phản hồi của ngành điện 01 trường hợp . Truy thu cho ngành điện 32.734.760 đồng và bồi thường là 72.927.347 đồng .

Ngoài ra còn xử lý 26 trường hợp đơn xin cứu xét các trường hợp vi phạm sử dụng điện từ năm 2001 trở về trước.

Ngày 09/10/2002 Bộ Công nghiệp có ban hành Quyết định số : 42/2002/QĐ-BCN ban hành quy định kiểm tra cung ứng , sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện . Hiện nay Sở Công nghiệp đang tổng hợp các hồ sơ còn tồn đọng do người vi phạm không chấp hành biên bản xử lý để tính phạt theo quy định mới sau đó chuyển sang Công ty Điện lực Đồng Nai để tiếp tục giải quyết

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư  và Công ty Điện lực Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư điện năm 2002 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.Đến nay các hạng mục này đã hoàn tất việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật –Tổng dự toán ; đã chỉ định thầu một số hạng mục công trình như : hạng mục trung thế và trạm biến áp 4 xã huyện Xuân Lộc , dự án điện trung thế và trạm huyện Thống Nhất ,  dự án điện trung thế và trạm huyện Nhơn Trạch ; các hạng mục còn lại dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu thi công vào cuối tháng 11/2002.
- Góp ý cho việc qui hoạch các khu công nghiệp và khu dân cư tập trung tổng công là 10 dự án

- Tham mưu cho UBND nhân dân tỉnh thỏa thuận hướng tuyến và vị trí các trạm biến áp trung gian 110/22KV Định Quán , Tân Mai , Thạnh Phú , Kiệm Tân , Thống Nhất , Tân Phú Bàu Xéo và vị trí trạm nguốn 220/110KV Sông Mây , trạm nguồn 500KV Sông Mây ; hướng tuyến đường dây 500 KV Phú Mỹ-Sông Mây-Tân Định ; các tuyến 110,220KV đấu nối vào trạm 500(220)KV Sông Mây.

- Phối hợp với ngành điện triển khai việc giải toả các hộ vi phạm hành lang lưới điện theo NĐ 54/CP.

- Tiến hành công tác thẩm định các dự án điện, xử lý được 220 hồ sơ với tổng số vốn đầu tư là 58.777 tỷ đồng.

- Tham gia cùng Trung tâm kỹ thuật địa chính thực hiện đề tài Atlas về công nghiệp sản xuất và kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7. Công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương.

- Hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp thuộc Sở xây dựng đơn giá quỹ tiền lương năm 2002. Hoàn thành thẩm định đơn giá tiền lương năm 2002 cho các doanh nghiệp thuộc Sở.

- Hoàn thành công tác thị đua khen thưởng của toàn Sở : đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho 11 đ/c có thành tích trong công tác xây dựng hệ thống quản lý ISO 9000 của Sở.

- Tiếp tục đề nghị khen thưởng cấp cao cho tập thể  và cá nhân của Sở.

- Tổng hợp báo cáo 3 nghị quyết của TW về công tác tổ chức và cán bộ và thực hiện các công tác khác về tổ chức, cán bộ...

- Công tác đào tạo : Gởi đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị 4 đồng chí, 3 đồng chí đang theo học lớp thạc sĩ, bồi dưỡng Anh văm 3 đồng chí, vi tính 4 đồng chí, học quản lý nhà nước 5 đồng chí. Thi chuyên viên cao cấp 1 đ/c; thi chuyên viên chính 1 đ/c và Thanh tra viên chính 1 đ/c.

- Công tác cán bộ : Xét đề bạt và giao nhiệm vụ phó giám đốc cho 5 đ/c, 01 quyền trưởng phòng kế hoạch.

- Chuẩn bị nhân sự cho cổ phần hóa các DNNN của Sở.

- Giải quyết cán bộ hưu trí cho 2 đ/c, trong đó có 1 đ/c nghỉ hưu theo tinh giản biên chế.

- Xét nâng lương theo niên hạn cho 13 trường hợp.

Ngoài ra còn giải quyết công tác hàng ngày và một số nghiệp vụ phát sinh thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc như việc di chuyển trụ sở làm việc vào trụ sở khối nhà nước tỉnh, tham gia công tác xã hội do tỉnh phát động.

8. Công tác thanh tra

- Tiếp tục tuyên truyền, phố biến thông tin pháp luật về khiếu nại tố cáo, quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại tố cáo. 

- Phối hợp cùng các Phòng, Ban khác trong Sở tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác đất trên địa bàn tỉnh và khai thác cát trên sông Đồng Nai và các hoạt động khác theo yêu cầu phối hợp của các phòng.

 - Thực hiện tiếp dân định kỳ thứ 2 hàng tuần để giải quyết khiếu nại của công nhân nhằm giảm bớt số lượng đơn thư phát sinh vượt cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề khiếu nại.

Tóm lại, qua thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội Nghị quyết số 18/NQ.TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VII) và Nghị quyết 31/2002/NQ.HĐND tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2002. Trong bối cảnh gặp không ít khó khăn : hạn hán kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, tình hình kinh tế thế giới và khu vực giảm sút, ảnh hưởng bất lợi đến thị trường xuất khẩu các sản phẩm như sản xuất linh kiện máy tính, điện tử... Tiến trình tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, nhất là thực hiện chương trình cắt giảm thuế theo CEPT/AFTA đã bắt đầu có tác động đến một số ngành, gặp khó khăn trong cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường trong nước như ngành giấy, cơ khí tiêu dùng... Tuy gặp khó khăn trên, nhưng nhờ có sự phấn đấu cao của ngành công nghiệp nghiệp Đồng Nai và sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương nên đã từng bước khắc phục khó khăn để giữ vững ổn định và phát triển sản xuất. Ngành công nghiệp Đồng nai trong năm 2002 đã duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị SXCN khá cao 16,39% so cùng kỳ, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp. Cơ cấu GDP công nghiệp tăng từ 53,64% năm 2001 lên 55,3% năm 2002 vượt mục tiêu là 55%.

phần II

mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC năm 2003

I. mục tiêu, Nhiệm vụ kế hoạch năm 2003

1. Toàn ngành công nghiệp

a. Giá trị sản xuất công nghiệp :

Mục tiêu kế hoạch năm 2003 giá trị SXCN đạt 27.631 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ. Cụ thể các thành phần như sau:

ĐVT: tỷ đồng

	
	thực hiện năm 2002
	kế hoạch năm 2003

	Chỉ tiêu
	Giá trị 
	So với năm 2001 (%)
	Giá trị 
	So với năm 2002 (%)

	Tổng số
	24.027
	116,39
	27.631
	115,00

	CN Quốc doanh TW
	4.750
	101,95
	4.845
	102,00

	CN Quốc doanh ĐP
	1,608
	115,00
	1.688
	105,00

	CN Ngoài quốc doanh
	3.457
	138,48
	4.606
	133,00

	CN Đầu tư nước ngoài
	14.211 
	117,55
	16.492
	116,00


CN Quốc doanh TW:

Phấn đấu GTSXCN đạt 4.845 tỷ đồng tăng 2% so với năm 2002, tốc độ tăng thấp do năm 2003 sẽ  tiếp tục chuyển một số doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

Nhiệm vụ CN quốc doanh TW: đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm để chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập khu vực mậu dịch tự do AFTA. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước.

CN Quốc doanh địa phương:

Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.688 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2002, tốc độ tăng thấp do năm 2003 sẽ tiếp tục chuyển một số doanh nghiệp thành công ty cổ phần. 
 Nhiệm vụ CN quốc doanh địa phương : tiếp tục đẩy mạnh chương trình đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hội nhập khu vực mậu dịch tự do AFTA. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

CN ngoài quốc doanh:

Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.606 tỷ đồng tăng 33% so năm 2002, tốc độ tăng cao do năm 2003 sẽ có một số doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chuyển sang báo cáo khu vực này. Dự kiến năm 2003 thu hút vốn đầu tư các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 500 tỷ đồng và thu hút khoảng 4.000 lao động.

Thực hiện khuyến khích kinh tế dân doanh đầu tư các cơ sở sản xuất với nhiều qui mô, trình độ. Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, thu hút nhiều lao động. 

CN đầu tư nước ngoài:

Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2003 đạt 16.492 tỷ đồng tăng 16% so với năm 2002. Tăng tỷ lệ lấp đầy 10 khu công nghiệp đã qui hoạch lên 70% vào cuối năm 2003. Thu hút được 80 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký khoảng 300 triệu USD.

Đây là khu vực chủ yếu đầu tư vào các khu công nghiệp và có tỷ trọng cao nhất trong ngành công nghiệp và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy hết công suất đã đầu tư và có vai trò nhiệm vụ chủ yếu tạo ra tăng trưởng sản xuất công nghiệp và xuất khẩu trên địa bàn.

b. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu:

Dự kiến kế hoạch các sản phẩm chủ yếu năm 2003 của ngành công nghiệp Đồng Nai như sau :

	Chỉ tiêu
	§VT
	Thực hiện 2001
	Ước thực hiện 2002
	Kế hoạch 2003
	Tỷ lệ (%) 2003/2002

	Quạt điện các loại
	cái
	32.270
	30.500
	45.000
	147,5

	Phân tổng hợp các loại
	tÊn
	134.493
	207.492
	250.000
	120,5

	Sơn các loại
	tÊn
	24.072
	33.500
	40.000
	119,4

	Ván ép các loại
	m3
	4.685
	7.062
	10.000
	142

	Lắp ráp TV
	cái
	114.046
	154.025
	160.000
	104

	Bột ngọt
	tÊn
	107.442
	125.000
	140.000
	112

	Xe gắn máy
	cái
	57.684
	97.064
	100.000
	103

	Gạch 
	tr. viên
	476
	455
	500
	110

	Ngãi 
	tr. viên
	12,4
	12,6
	15
	125

	Đá xây dựng
	1000m3
	5.591
	7.610
	8.000
	105

	Cát XD
	1000m3
	2.324
	2.440
	2.500
	103

	Bao bì carton
	tÊn
	19.814
	33.670
	40.000
	119

	Thuốc lá điếu
	tr. bao
	264
	307
	320
	104

	Giầy thể  thao
	tr.®«i
	24,9
	29,5
	35
	119

	Vải các loại
	tr.m
	38
	43,9
	50
	114

	Sản phẩm may mặc
	tr.c¸i
	21
	26,8
	30
	112

	Đường
	tÊn
	106000
	109.000
	125.000
	115

	Bột giặt
	tÊn
	42.000
	40.000
	45.000
	112,5

	Lốp xe 2 bánh
	1000cái
	9.061
	6.710
	12.000
	179

	Sữa
	tÊn
	8.400
	8.890
	10.000
	113

	Thức ăn gia súc
	tÊn
	1.170.000
	1.377.000
	1.450.000
	105


2. Mục tiêu, nhiệm vụ của các doanh nghiệp thuộc Sở
Năm 2003: Các doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp: 378 tỷ đồng, giảm 10% so với ước thực hiện năm 2002 do tình hình giảm sản lượng sản xuất và lắp ráp xe máy của Công ty Đông Nam. Trong đó :

Nhà máy cơ khí Đồng Nai : Giá trị sản xuất công nghiệp: 10,5 tỷ đồng, tăng 5% so với ước thực hiện năm 2002. Tiếp tục đầu tư bổ sung MMTB trị giá 350 triệu đồng.

Công ty CP điện cơ Đồng Nai: : Giá trị sản xuất công nghiệp: 48,5 tỷ đồng, tăng 82% so với ước thực hiện năm 2002. Thực hiện hoàn tất dự án đầu tư đổi mới MMTB với vốn đầu tư 6,55 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của công ty. 

Nhà máy bao bì Biên Hòa: : Giá trị sản xuất công nghiệp: 65,9 tỷ đồng, tăng 4% so với ước thực hiện năm 2002. Thực hiện phương án cổ phần hóa để chuyển thành công ty cổ phần.

Triển khai dự án đầu tư chiều sâu xưởng in Offset, đầu tư máy in 6 màu nhằm nâng cao chất lượng tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường bao bì với vốn đầu tư khoảng 11 tỷ đồng.

Công ty CP Nam Hải : : Giá trị sản xuất công nghiệp: 1,21 tỷ đồng, bằng so với ước thực hiện năm 2002. Xây dựng phương án đầu tư và triển khai thực hiện trong năm 2003 với vốn đầu tư là 4,26 tỷ đồng, trong đó nhà xưởng 1,5 tỷ và MMTB 2,76 tỷ đồng..

Công ty cao su công nghiệp: : Giá trị sản xuất công nghiệp: 8,97 tỷ đồng, xấp xỉ so với ước thực hiện năm 2002. Tiếp tục triển khai dự án trồng mới cao su để nâng cao năng suất và sản lượng cao su, đồng thời đầu tư MMTB chế biến với vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng.

Công ty cao su màu: : Giá trị sản xuất công nghiệp: 54,4 tỷ đồng, bằng so với ước thực hiện năm 2002. Thực hiện đầu tư chiều sâu nhằm tăng khả năng cạnh tranh và hoàn chỉnh sản phẩm giầy dép xuất khẩu với vốn đầu tư 7,5 tỷ đồng tại Xưởng giầy Trị An, huyện Vĩnh Cửu.
Công ty THCB gỗ Tân Mai: : Giá trị sản xuất công nghiệp: 27,67 tỷ đồng, tăng 9% so với ước thực hiện năm 2002. Thực hiện dự án đầu tư sản xuất ván dăm công suất 8000 m3/năm với vốn đầu tư là 10 tỷ đồng.

Công ty May công nghiệp: : Giá trị sản xuất công nghiệp: 13,27 tỷ đồng, tăng 27% so với ước thực hiện năm 2002. Thực hiện đầu tư chiều sâu với  vốn đầu tư 3,39 tỷ đồng nhằm đáp ứng yếu cầu thị trường xuất khẩu.

Công ty Đông Nam: : Giá trị vận tải hành khách công cộng: 15 tỷ đồng. Hoàn chỉnh triển khai dự án đầu tư 200 xe buýt trong giai đoạn 2001-2002, đưa vào hoạt động đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai. Giải quyết tồn đọng về sản phẩm, hàng hóa, công nợ.

Công ty khoáng sản Đồng Nai: : Giá trị sản xuất công nghiệp: 8,7 tỷ đồng, tăng 13% so với ước thực hiện năm 2002. Tiếp tục đầu tư bổ sung MMTB và xây lắp tại mỏ khai thác đá với vốn đầu tư 2,83 tỷ đồng.
 Công ty CP gốm Việt Thành: : Giá trị sản xuất công nghiệp: 12,5 tỷ đồng, tăng 4% so với ước thực hiện năm 2002. Triển khai đầu tư nhà máy gạch tuynel tại Long Thành công suất 20 triệu viên/năm với vốn đầu tư 6 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ xấy lắp và 3 tỷ đồng thiết bị.

Công ty CP sơn Đồng Nai: : Giá trị sản xuất công nghiệp: 119 tỷ đồng, bằng so với ước thực hiện năm 2002. Tăng cường quảng cáo tiếp thị, giới thiệu sản phẩm nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời khai thác tốt nguồn nguyên liệu chất lượng cao, giá cả cạnh tranh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ thấp chi phí.

Công ty May Đồng Thịnh : Giá trị sản xuất công nghiệp: 7,23 tỷ đồng, tăng 13,5% so với ước thực hiện năm 2002. Tiếp tục đầu tư 1,5 tỷ đồng MMTB để hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, tăng khả năng nhận được các đơn hàng của các khách hàng Mỹ và EU.

II. chương trình Công tác năm 2003

 1- Công tác qui hoạch, kế hoạch 

- Triển khai thực hiện khai thác cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, bảo vệ môi trường.

- Thực hiện công tác báo cáo thực hiện kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ theo định kỳ.

- Trên cơ sở Nghị quyết số 05/NG-TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; có những kiến nghị về lợi ích cho người lao động được hưởng một phần vốn tự có của doanh nghiệp để hình thành cổ phần của người lao động. 

- Vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho công tác quản lý điều hành của Sở.

- Phối hợp cùng huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa triển khai thực hiện quy hoạch gốm mỹ nghệ theo phương án được duyệt. 

-  Công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp chủ động và tiếp cận thị trường, tổ chức thực thi Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, cùng phối hợp với các Sở Công nghiệp trong khu vực Đông Nam bộ tổ chức hội thảo.

- Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa các Bộ ngành và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong các vùng kinh tế trọng điểm do Chính phủ soạn thảo và Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 – 2005 tiến hành đẩy mạnh và cụ thể hoá các chương trình liên kết, hợp tác với các Sở Công nghiệp  trong vùng đã được ký kết.

- Thực hiện Luật Môi trường, phối hợp cùng các ngành chức năng triển khai thực hiện việc di dời các các doanh nghiệp gây ô nhiểm môi trường đến các khu công nghiệp quy hoạch. Tùy theo tính chất và nhu cầu của từng ngành nghề, đặc trưng của từng doanh nghiệp có sự kết hợp với đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để giảm thiểu ô nhiểm môi trường.    

2- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

- Phối hợp cùng UBND huyện Nhơn Trạch để quy hoạch lại việc khai thác cát tại Đồng Mu Rùa.

- Phối hợp cùng Sở Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh tổ chức quản lý, giám sát việc khai thác cát trên sông Đồng Nai .

- Trình UBND Tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch khai thác sử dụng TNKS năm 2003.

- Thực hiện việc ký quỹ môi trường trong hoạt động khai thác TNKS.

- Tiếp tục xây dựng quy chế quản lý sau giấy phép đối với các hoạt động khai thác TNKS.

- Chuẩn bị nội dung tham mưu UBND Tỉnh tổ chức sơ kết 7 năm thực hiện Luật Khoáng sản.

- Phối hợp cùng Văn phòng quản lý hoạt động khoáng sản Miền Nam tiến hành kiểm tra định kỳ các hoạt động khai thác TNKS trên địa bàn tỉnh năm 2003.

- Lập qui hoạch sét gạch ngói đến năm 2010.

3- Công tác kỹ thuật  

- Tăng cường phối hợp với Trung tâm II thực hiện kiểm định thiết bị an toàn công nghiệp tại các đơn vị SXKD trong ngành công nghiệp theo chức năng nhiệm vụ đã được cơ quan Nhà nước phân công theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra kiểm định 15-20 doanh nghiệp có sử dụng thiết bị ATCN, tăng 1,5 đến 2 lần so với năm 2002.

- Mở rộng việc huấn luyện kỹ thuật ATCN đến các đơn vị ngoài quốc doanh, cơ sở tư nhân có sử dụng thiết bị ATCN trên địa bàn các huyện nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động mà MMTB sản xuất và cộng đồng dân cư xung quanh. 

4- Công tác quản lý điện năng  

- Tham gia cùng Công ty Điện lực Đồng Nai nghiệm thu việc thi công các công trình đã triển khai năm 2001và năm 2002 bằng nguồn vốn vay quỹ hổ trợ đầu tư phát triển của tỉnh và vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

- Tiến hành biên soạn lại thủ tục xử lý vi phạm sử dụng điện phù hợp với Quyết định số : 42/2002/QĐ-BCN ngày 09/10/2002 của Bộ Công nghiệp ban hành quy định kiểm tra cung ứng , sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện. Thực hiện công tác xử lý vi phạm cung ứng điện và vi phạm sử dụng điện theo Quyết định số : 42/2002/QĐ-BCN ban hành quy định kiểm tra cung ứng , sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện.
- Tổ chức bồi huấn , kiểm tra , sát hạch kiến thức về các quy trình , quy phạm về điện , an toàn điện ; các quy định về công tác kiểm tra cung ứng sử dụng điện cho các kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện thuộc địan tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận kiểm tra viên điện lực.
- Tiếp tục thực hiện công tác thẩm định TKKT-TDT các công trình điện theo đúng quy trình đã lập theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000.

- Tổ chức thanh tra các doanh nghiệp trực thuộc Sở về công tác an toàn công nghiệp và an toàn điện.

- Soạn thảo trình tự thủ tục , điều kiện  xin cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình UBND tỉnh xem xét và ban hành áp dụng từ đầu năm 2003 theo đúng nội dung Quyết định số : 27/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai kiểm tra đột xuất các hộ sử dụng điện để phát hiện các trường hợp vi phạm sử dụng điện góp phần giảm tổn thất điện năng.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Công ty Điện lực Đồng Nai rà soát là kế hoạch điện nông thôn năm 2003 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do các huyện và TP.Biên Hòa đăng ký.

- Phối hợp với Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thực hiện dự án năng lượng không biên giới tại cù lao Vàm ¤ thuộc xã Đại Phước – huyện Nhơn Trạch và khu đồng bào dân tộc xã Tân Hiệp – huyện Long Thành.

- Thực hiện đề án “ Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai “ 

- Tham gia thẩm định góp ý các dự án quy hoạch trên địa bàn Tỉnh.

5- Công tác tổ chức lao động tiền lương  

- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ trong các DNNN cổ phần hóa.

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, cử cán bộ công chức theo học các lớp do tỉnh và bộ ngành tổ chức.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

- Thực hiện công tác BHXH và y tế  cho cán bộ công chức.

- Tham gia công tác xã hội do tỉnh và các cơ quan ban ngành phối hợp.

6- Công tác thanh tra 

- Kiểm tra thường xuyên công tác thực hiện các chế độ chính sách của các doanh nghiệp như chính sách về tài chính, lao động tiền lương, các chế độ của người lao động.

- Phối hợp kiểm tra công tác giám sát an toàn kỹ thuật, an toàn điện và công tác phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, địa phương.

- Phối hợp kiểm tra công tác quản lý TNKS chủ yếu là hoạt động khai thác cát, đá, đất tại các huyện và TP Biên Hòa. Kịp thời ngăn chặn các hoạt động khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn.

- Phối hợp cùng Phòng Giám sát điện năng và Chi nhánh điện kiểm tra xử lý vi phạm điện tại các hộ, các đơn vị sử dụng điện. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

- Thực hiện công tác tiếp dân định kỳ hàng tuần thường xuyên tại cơ quan. Tham gia xác minh, thẩm tra các trường hợp đơn thư khiếu tố phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực đảm bảo sự khách quan trong hoạt động xét giải quyết khiếu nại tố cáo. 

- Thực hiện công tác kiểm tra một số doanh nghiệp trong hoạt động xét giải quyết khiếu tố tại doanh nghiệp.

- Tăng cường hoạt động của Ban chống tham nhũng của Sở, triển khai việc thực hiện chương trình chống tham nhũng trong ngành CN; giám sát kiểm tra chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức giải quyết khiếu tố. Tham gia học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức về thanh tra và kiểm tra.

7- Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp  

- Triển khai cổ phần hóa các DNNN theo hướng sắp xếp của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Năm 2003 sẽ tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp : Nhà máy Bao bì Biên Hòa, Công ty THCB gỗ Tân Mai, Công ty May Công nghiệp, Công ty Đông nam và Công ty Cao su màu.

- Phối hợp cùng các ban ngành nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý, cải tiến thủ tục hành chính, đổi mới quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp như chính sách vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển đầu tư, quỹ đầu tư... để giúp các doanh nghiệp đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ. 

8- Công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng các đề án mới 

- Thực hiện đề tài “Nghiên cứu chất lượng, trữ lượng Kaolin và công nghệ làm giàu Kaolin phục vụ công nghệ gốm sứ và các lĩnh vực khác của tỉnh Đồng Nai”. 

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu nhẹ (sỏi nhẹ) từ nguồn khoáng keramzit của tỉnh Đồng Nai. 

9- Thực hiện kế hoạch năm 2003 của Chương trình đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến công nghệ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. 

+ Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy và 12 chương trình phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng giai đoạn 2001-2005 của UBND tỉnh; chương trình đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn sẽ được triển khai đến  các doanh nghiệp sau khi chương trình được Tỉnh ủy và UBND thông qua.

+ Căn cứ vào sự phân công tổ chức thực hiện của chương trình, Sở Công nghiệp cùng với các Sở ngành khác phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện chương trình đầu tư chiều sâu năm 2003.

10- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án 112 của Sở Công nghiệp giai đoạn 2001-2005 (Đề án tin học hóa quản lý Nhà nước của Sở công nghiệp). 

Đề án 112 của Sở Công nghiệp xây dựng trên cơ sở đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001-2005. Năm 2003 tiếp tục thực hiện đề án với các nội dung sau :
-  Phấn đấu đạt 100% chuyên viên Sở sử dụng thành thạo máy vi tính. 

-  Cập nhật thông tin trang WEB Công nghiệp Đồng Nai.
- Các doanh nghiệp thuộc Sở quản lý đều có trang web riêng của từng doanh nghiệp, riêng một số đơn vị có chiến lược quảng cáo hàng ở nước ngoài được thiết kế  trang đặt hàng trực tiếp trên mạng.

- Tổ chức quảng bá trang web của Sở và các doanh nghiệp để thu hút ngày càng nhiều đối tượng quan tâm truy cập vào trang web của Sở. Phấn đấu trong năm 2003 có 10.000 lượt người truy cập vào trang web của Sở. 

-  Kết nối mạng thông tin nội bộ với văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng UBND tỉnh để trao đổi và cung cấp các thông tin hoạt động .

-  Cập nhật hàng quý, 6 tháng các thông tin số liệu của đề tài Donagis phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của tỉnh.

- ứng dụng rộng rãi tin học vào trong công tác quản lý nhà nước của Sở. 
- Xây dựng Cơ sở dữ liệu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai theo công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý nhà nước về sản xuất công nghiệp. 

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu lưới điện theo công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý lưới điện  tỉnh Đồng Nai.

10- Thực hiện chương trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết TW5 và CTHĐ số 31-TU ngày 1/7/2002:

a- Chương trình điện khí hóa nông thôn  

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án quy hoạch lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được bộ công nghiệp phê duyệt. - Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Công ty Điện lực Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng điện năm 2003 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ; trong đó ưu tiên xem xét cấp điện cho cù lao 3C thuộc Phường Long Bình Tân – TP. Biên Hòa .

- Căn cứ vào nhu cầu cấp điện của từng Huyện và tình hình phát triển của các KCN và cụm công nghiệp để tham mưu cho UBND Tỉnh đề xuất với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam các khu vực cần ưu tiên cấp điện sớm để xác định tiến độ thi công các đường dây 110KV và các trạm trung gian 110/22KV. Cụ thể nhu cầu cấp điện cho KCN An Phước , Tam Phước , Loteco và trạm nguồn 500/220KV Sông Mây để tỉnh có thể chủ động nguồn điện cung cấp cho các khu công nghiệp.
- Tham mưu cho UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500,220,110KV và vị trí các trạm nguồn (500/220)KV và trạm biến áp trung gian (220/110)KV , (110/22)KVtrên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Khi Nghị định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ban hành sẽ tham mưu cho UBND Tỉnh thành lập trung tâm hiệu quả năng lượng để thực hiện chức năng QLNN về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b- Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp

- Tiếp tục phối hợp cùng Công ty VIKYNO bàn bạc ký hợp đồng với các dự án điểm của các huyện còn lại gồm Định Quán, Nhơn Trạch, Long Khánh, Vĩnh Cửu trong dự án cho vay 100 triệu đồng không lấy lãi của công ty để trang bị máy nông nghiệp cho các hộ nông dân trên địa bàn.

- Triển khai phối hợp với Công ty VINAPPRO thực hiện dự án cho vay không lấy lãi đối với các huyện giống như Công ty VIKYNO tại các huyện.

- Phối hợp Trung tâm khuyến nông tỉnh trình diễn các loại máy nông nghiệp do Việt Nam sản xuất tại các vùng chuyên canh cây lương thực, cây CN và cây ăn trái.

- Tìm hiểu các loại máy nông nghiệp mới trong nước cũng như trên thế giới có khả năng ứng dụng trên địa bàn Đồng Nai để phối hợp với các đơn vị chức năng đưa vào thử nghiệm.

- Đề nghị một số doanh n nghiệp cơ khí có khả năng sản xuất thử máy chặt mía và máy thu gom mía để phục vụ kịp thời cho vụ mía 2003-2004.

c- Đề án định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Mục tiêu: Tập trung đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản với nhịp độ tăng trưởng cao. Mục tiêu năm 2003 : tỷ trọng nông sản qua sơ chế và chế biến đạt trên 70%; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến nông sản tăng 22% so với cùng kỳ năm 2002.

Nhiệm vụ năm 2003 :
+ Phát huy các nhà máy hiện có và mở rộng công suất chế biến 40.000 tấn điều thô (8000tấn nhân)/năm. Đa dạng hóa các sản phẩm từ cây điều để nâng cao hiệu quả cây điều. Giữ vũng thị trường xuất khẩu ổn định đầu ra cho nông dân.

+ Phát triển thêm các cơ sở chế biến rau quả (sấy khô và đóng hộp) tại các vùng nguyên liệu nhằm tiêu thụ nông sản đầu ra cho nông dân.
Cùng phối hợp các ngành, huyện tiếp tục khảo sát tại các doanh nghiệp chế biến nông sản nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Năm 2003, Sở công nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp các ngành thực hiện đề án phát triển công nghiệp chế biến nông sản với nhiệm vụ và các giải pháp sau:

- Thực hiện gọi vốn đầu tư cho chế biến nông sản để góp phần giải quyết tốt đầu ra kịp thời vụ thu hoạch cho nông dân cũng như đảm bảo giá cả đầu ra hợp lý cho nông dân.

- Phát triển ngành nghề nông thôn, duy trì củng cố và phát triển các ngành nghề truyền thống ở nông thôn để tham gia vào chế biến đa dạng hóa ngành nghề sản phẩm, nhất là các nghề chế biến sản phẩm nông nghiệp như: bún, miến, bánh phở, tương, chao, đậu hũ, chế biến tinh bột khoai mỳ, bắp,... và một số loại thực phẩm chế biến từ thịt heo như giò, chả,...

- Cùng các ngành bàn biện pháp thực hiện tốt việc phát triển nguồn nguyên liệu và thu mua nguyên liệu cho nông dân gồm các cây mía, điều, bông vải, thuốc lá, khoai mỳ, bắp, trái cây, dứa... đảm bảo cho nông dân yên tâm sản xuất. Thực hiện biện pháp khuyến nông, tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật tiên tiến đến từng người dân, nắm bắt thật cụ thể, để nâng cao năng suất sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp chế biến. 

10- Thực hiện các chương trình, qui hoạch phát triển đã được duyệt: 

a- Qui hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ  

- Trên cơ sở qui hoạch được duyệt, Sở có kế hoạch phối hợp các ngành hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ từ lò đối củi sang đốt bằng dầu, gas để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động môi trường khu vực.

- Phối hợp các ngành, huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa  triển khai việc quy hoạch khu vực cho phát triển nghề gốm ở cầu 4 trụ Xã Tân Hạnh ( Biên Hòa ) và ấp Bình ý, xã Tân Bình ( Vĩnh Cửu ). Hỗ trợ đầu tư về hạ tầng khu quy hoạch tạo điều kiện cho các nhà đầu tư giảm chi phí trong quá trình phát triển mở rộng sản xuất. Tổ chức khảo sát, đánh giá và có kế hoạch bảo vệ nguồn tài nguyên Kaolin cho sự phát triển lâu dài của ngành gốm mỹ nghệ. 

b- Triển khai thực hiện qui hoạch quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

- Thực hiện quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo qui hoạch được duyệt, rà soát lại tình hình thực hiện khai thác trong thời gian qua và có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế khai thác hiện nay.

- Tăng cường công tác kiểm tra khai thác tài nguyên khoáng sản theo Luật Khoáng sản và đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường sau khi khai thác.

c- Triển khai thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp điện và điện tử  
Trên cơ sở chương trình được tỉnh phê duyệt, cùng phối hợp các ngành, thực hiện các giải pháp sau:

- Kêu gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao ngành điện và điện tử, cùng các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có những chính sách khuyến khích (chính sách đầu tư, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm...) và có biện pháp hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ đầu tư vào lĩnh vực này.

- Kiến nghị Nhà nước có chính sách hổ trợ nhằm giúp các doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ để tăng sản lượng, nâng cao chất lượng từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

- Chú trọng công tác đào tạo giáo dục, nhất là đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề cao và cán bộ khoa học kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. 

Iii. Một số kiến nghị 

1-  Hiện nay UBND tỉnh đang triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước của tỉnh (gọi tắt là Đề án 112). Hiện nay cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các Sở Ban ngành đã được trang bị khá đầy đủ, do vậy đề nghị UBND tỉnh và Ban điều hành Đề án 112 tỉnh chỉ đạo các ngành xây dựng và thực hiện quy chế trao đổi và cung cấp thông tin qua mạng thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho các Sở Ban ngành để lập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm kịp thời của ngành cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Hiện nay việc cung cấp thông tin giữa các Sở, ban ngành trong tỉnh chưa theo một quy chế chung, các đơn vị tự liên hệ “xin” báo cáo lẫn nhau và nhiều thông tin báo cáo của các sở ban ngành còn chồng chéo. Do đó cần quy định thống nhất một đầu mối báo cáo về một lĩnh vực hay 1 chỉ tiêu nhất định.
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